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Chương 1 : KHÁI NIỆM CHUNG VỀ BẢN VẼ ĐIỆN 
1. QUI ƯỚC TRÌNH BÀY BẢN VẼ 
1.1 Vật liệu, dụng cụ vẽ 
 Giấy vẽ: Có 3 loại giấy vẽ sau: 
  - Giấy vẽ tinh 
  - Giấy bóng mờ 
  - Giấy kẻ ô li 
 Bút chì: Gồm có nhiều loại khác nhau, tùy theo yêu cầu mà chọn loại bút chì cho 
thích hợp. 
 - H : Loại chì cứng, gồm có 1H, 2H, 3H, …,7H 
 - HB : Loại có độ cứng trung bình 
 - B : Loại mềm, gồm có 1B, 2B, 3B, …, 7B 
 Thước vẽ: Trong vẽ điện thường sử dụng các loại thước sau: 
 - Thước dẹp dài 30 – 50 cm, Thước rập tròn, Thước chữ T, Thước Eke. 
 - Ngoài ra còn có compa, tẩy, … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H×nh 1.1:  c¸c lo¹i th−íc dïng trong vÏ ®iÖn 

a. Thước dẹp 

b. Thước chữ T 

c. Thước rập tròn 

d. E ke 
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1.2 Khổ giấy 
 Trong vẽ điện thường sử dụng 5 khổ giấy A0, A1, A2, A3, A4. Kích thước các 
khổ giấy như sau 

Kích thước khổ giấy 
Ký hiệu khổ giấy 
TCVN 2-74 

4.4 2.4 2.2 1.2 1.1 

Kích thước các cạnh                                
tính bằng mm 

1189 x 
841 

594 x 
841 

594x420 297x420 297x210 

Ký hiệu tương ứng 
TCVN193 - 66 

A0 A1 A2 A3 A4 

Ở môn VKT ta đã biết cách chia các khổ giấy từ khổ giấy A0 
1.3. khung tên 
 Có 2 dạng khung tên sau đây 

Khung tên dùng cho khổ giấy A2, A3, A4 

TRƯỜNG CĐ CƠ ĐIỆN VÀ NÔNG NGHIỆP NAM BỘ 

LỚP: ĐIỆN CN KHOA ĐIỆN 

Người vẽ : Tỉ Lệ : 

Ngày vẽ : 

Ngày KT : 

TÊN BẢN VẼ 
Số : 

 
Khung tên dùng cho khổ giấy A0, A1 

TRƯỜNG CĐ CƠ ĐIỆN VÀ NÔNG NGHIỆP NAM BỘ 

LỚP: ĐIỆN CN 
Luận án tốt 

nghiệp 

T. hiện H. dẫn Duyệt  

Tỉ lệ  1:1 Trần 
Văn 

A 

Đỗ 
Minh 

Hoàng 
 

TÊN BẢN VẼ 

Số : 01 

Chữ viết trong khung tên:  
  Tên trường : Viết khổ chữ h = 5(mm) 
  Tên bản vẽ : Viết khổ chữ h = 7 ÷ 10 (mm) 
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  Tên khoa và các mục còn lại : Viết khổ chữ h = 2,5(mm) 

1.4. Chữ viết trong bản vẽ 
 Có thể viết dứng hoặc viết nghiêng 750  
 * Chiều cao khổ chữ : h = 14; 10; 7; 3,5; 2,5 (mm) 
 * Chiều cao các dạng chữ như sau. 
 - Chữ hoa và các chữ thường có nét sổ (h,g,p, l,…) có chiều cao bằng chiều cao 
khổ chữ. 
 - Chữ thường không có nét sổ (a, e, n, m,…) có chiều cao bằng 5/7 chiều cao khổ 
chữ. 
 * Chiều rộng các chữ. 
 - Chữ hoa và số có chiều rộng bằng 5/7 h, ngoại trừ A, M = 6/7h; số 1 = 2/7h; W 
= 8/7h; J, L =  4/7h, I = 4/7h 
 - Chữ thường có chiều rộng bằng 4/7h, ngoại trừ  w, m = h; f, j, l, t = 2/7h; r = 
3/7h 
 * Bề dày nét chữ và số = 1/7h 

Kích thước khung tên dùng cho khổ giấy A2, A3, A4 

Kích thước khung tên dùng cho khổ giấy A0, A1, 
A4 
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1.5. Đường nét 
 Trong vẽ điện thường gặp các loại đường nét sau đây 
 

Nét vẽ Tên gọi Độ dày 
1  

 

Nét liền đậm b 

2 

 
 
 
 

Nèt liền mảnh b/ 3 

3 
 
 

Nét lượn sóng b / 3 

6 
 

Nét đứt  b / 3 

 
7 
 

Nét gạch chấm đậm 
 

b 

8 
 
 
 

Nét gạch chấm mảnh b 

1.6. Cách ghi kích thước 
 Trong bản vẽ điện có một số qui định cơ bản về ghi kích thước sau đây. 
  Nguyên tắc ghi kích thước 
 - Số ghi độ lớn không phụ thuộc vào độ lớn của hình vẽ 
 - Đơn vị độ dài : Thống nhất là (mm), không cần phải ghi đơn vị 
 - Đơn vị góc : đo bằng độ 
  Cách ghi kích thước 
 - Trên bản vẽ kích thước chỉ được ghi một lần 
 - Đối với bản vẽ có hình nhỏ, thiếu chỗ để ghi kích thước cho phép kéo dài 
đường kích thước, con số kích thước ghi ở bên phải, mũi tên có thể vẽ ở bên ngoài 
theo hướng ngược lại 
 - Con số kích thước : Ghi dọc theo đường kích thước và ở khoảng giữa, con số 
nằm trên đường kích thước và cách một đoạn khoảng 1,5mm 
 - Hướng viết số kích thước phụ thuộc vào độ nghiêng của đường kích thước 
 - Cách ghi góc, cung tròn, đường tròn tương tự ở môn VKT 
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1.7. Cách gấp bản vẽ 
 Các bản vẽ khi thực hiện xong cần phải gấp lại đưa vào kho lưu trữ để thuận tiện 
cho việc quản lí và sử dụng.  
 Cách gấp bản vẽ phải tuân theo trình tự và đúng kich thước đã cho sẵn, khi gấp 

phải đưa khung tên ra ngoài để khi sử dụng không bị lúng túng và mất thời gian tìm 
kiếm. (hình 1.1) 
 
2. CÁC TIÊU CHUẨN CỦA BẢN VẼ ĐIỆN 

Hiện nay có rất nhiều tiêu chuẩn vẽ điện khác nhau như: tiêu chuẩn Quốc tế, 
tiêu chuẩn Châu Âu, tiêu chuẩn Nhật Bản, tiêu chuẩn Liên Xô (cũ), tiêu chuẩn Việt 
Nam... Ngoài ra còn có các tiêu chuẩn riêng của từng hãng, từng nhà sản xuất, phân 
phối sản phẩm. Nhìn chung các tiêu chuẩn này không khác nhau nhiều, các ký hiệu 
điện được sử dụng gần giống nhau, chỉ khác nhau phần lớn ở ký tự đi kèm (tiếng 
Anh, Pháp, Nga, Việt...).  

Trong nội dung tài liệu này sẽ giới thiệu trọng tâm là ký hiệu điện theo tiêu 
chuẩn Việt Nam và có đối chiếu, so sánh với tiêu chuẩn Quốc tế ở một số dạng 
mạch. 

Cách gập giấy 

A3
21

A2
10 

A1
0 

A0 

Ghi chú: gập giấy theo các nét đứt 

Hình 1.1 : Cách gập bản vẽ điện 
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2.1.Tiêu chuẩn Việt Nam 

Các ký hiệu điện được áp dụng theo TCVN 1613 – 75 đến 1639 – 75, các ký 
hiệu mặt bằng thể hiện theo TCVN 185 – 74. Theo TCVN bản vẽ thường được thể 
hiện ở dạng sơ đồ theo hàng ngang và các ký tự đi kèm luôn là các ký tự viết tắt từ 
thuật ngữ tiếng Việt (hình 1.6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chú thích: 
CD: Cầu dao;  CC: Cầu chì;  K: Công tắc; Đ: Đèn; OC: Ổ cắm điện. 
 
2.2.Tiêu chuẩn quốc tế 
Trong IEC, ký tự đi kèm theo ký hiệu điện thường dùng là ký tự viết tắt từ thuật ngữ 
tiếng Anh và sơ đồ thường được thể hiện theo cột dọc (hình 1.7) 

HÌNH 1.6:  SƠ ĐỒ ĐIỆN THỂ HIỆN THEO TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 

N 

K1 K2 

CC 

∼ 

Ñ1 

Ñ2 K3 

CD 

OC 
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Chú thích: 

SW (source switch): Cầu dao;  

F (fuse): Cầu chì; 

S (Switch): Công tắc; 
      L (Lamp): Đèn. 

H×nh 1.7:  s¬ ®å ®iÖn thÓ hiÖn theo tiªu chuÈn quèc tÕ 

N 
S1 

S2 

F 
∼ 

L1 L2 

5 

SW 



  BÀI GIẢNG VẼ ĐIỆN 

Giảng viên: Đỗ Minh Hoàng                                                                           Trang  8  

Chương 2 : CÁC KÍ HIỆU QUI ƯỚC DÙNG TRONG BẢN VẼ 
 

1. VẼ KÍ HIỆU QUI ƯỚC PHÒNG ỐC, MẶT BẰNG XÂY DỰNG 
 Sau đây là kí hiệu qui ước của một số chi tiết trong phòng ốc, mặt bằng xây dựng 
1.1. Cửa ra vào (hình 2.1) 

 
 Ghi chú: 

a) Cửa đóng mở (bản lề) 1 cánh  b) Cửa đóng mở (bản lề) 2 cánh 
 c) Cửa kéo một cánh     d) Cửa kéo 2 cánh 
 e) Cửa gấp (cửa xếp) 
1.2. Cửa sổ 
                     

e) 

d) 

c) 

b) 

b) 

a) 

a) 

Hình 2.1 : Kí hiệu cửa ra vào 

Hình : 2.2 Kí hiệu cửa sổ 

a) b) c) 

d) e) 
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 Ghi chú: 
  a) Cửa số đơn không mở  b) Cửa số kép không mở 
  c) Cửa số đơn bản lể bên trái mở ra ngoài 
  d) Cửa số đơn bản lề bên phải mở vào trong 
  e) Cửa sổ đơn quay 
1.3. Phòng tắm 

 
 

Ghi chú: 
a) Phòng tắm hoa sen 
b) Phòng tắm riêng từng người 

sát tường 
c) Phòng tăm riêng từng người 

không sát tường 
 
 
 
 

1.4. Các chi tiết khác (hình 2.4) 
 
 Ghi chú: 
 

   
a) Bồn tắm   b) Chậu rửa mặt  c) Bếp 

  d) Hồ nước   e) Sàn nước    f) Toa lét (WC)  
 
 

Hình : 2.3 Kí hiệu phòng tắm 

c) 

b) 
a) 

c) 

f) 

f) 
e) d) 

a) 
b) 

a) 

Hình 2.4 :  
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1.5. Mặt bằng căn phòng, cầu thang. 
 Mặt bằng một căn hộ cấp 4 (hình 2.5) 

Ghi chú: 
1) Cửa chính 
2) Cửa buồng 
3) Cửa ra phía sau 

nhà 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 2.6: Mặt bằng cầu thang  

 
2. VẼ  KÍ  HIỆU  ĐIỆN TRONG SƠ ĐỒ ĐIỆN CHIẾU SÁNG 
2.1. Nguồn điện (hình 2.7) 

3) 

2) 2) 

1) 

Phòng 
khách  

Phòng 
ngủ 

Phòng 
ngủ 

Hình 2.5 : Mặt bằng căn hộ 

d) 
- + 

U 
Hình 2.7 : Kí hiệu một số nguồn điện 

a) b) c) e) 
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 Ghi chú: 

a) Máy phát điện một chiều 
b) Máy phát điện xoay chiều 
c) Pin, ắc qui 
d) Nguồn điện áp xoay chiều  
e) Ổ cắm cấp điện 

2.2. Các loại đèn và thiết bị dùng điện (hình 2.8) 
  1) Bóng đèn sợi đốt (đèn tròn)   2) Bóng đèn Nêon (đèn ống) 
  3) Quạt trần, quạt bàn    4) Chuông điện 

 
2.3. Các loại thiết bị đóng cắt, bảo vệ và đo lường  

 Ghi chú: 
  1) Công tắc đơn       2) Công tắc 3 chấu (3 cực) 
  3) Công tắc 4 cực      4) Cầu dao hay áptômat 1 pha 
  5) Cầu dao đảo 1 pha     6) Cầu dao hay áptômat 3 pha 
  7) Cầu dao đảo 3 pha     8) Cầu chì 

3) 
3) 1) 

2) 

4) 

Hính 2.8 : kí hiệu một số phụ tải thường gặp 

8) 8) 7) 6) 

5) 4) 3) 2) 1) 

Hình 2.9 : Các khí cụ đóng cắt, bảo vệ 
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 Ghi chú: 
 1) Đồng hồ đo dòng điện (ampemet)  2) Đồng hồ đo điện áp (Vonmet) 
 3) Đồng hồ đo điện trở (ômkế)    4) Đồng hồ đo công suất (Woatkế) 
 5) Công tơ mét dùng để đo điện năng tiêu thụ. 
3. CÁC KÍ HIỆU ĐIỆN TRONG SƠ ĐỒ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 
3.1. Các loại máy điện       

 Ghi chú : 
  1) Máy biến áp 1 pha     2) Máy biến áp 3 pha đấu ∆ / Υ 

5) 
4) 

3) 2) 1) 

A V Ω 

W Wh 

Hình 2.10 : Kí hiệu các khí cụ đo lường điện 

3) 2) 

Hình 2.11 : Kí hiệu máy biến áp 

1) 

4) 5) 
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  3) Máy biến áp 3 pha đấu ∆ / ∆    4)Máy biến áp 3 pha đấu Y /∆  
  5) Máy biến áp 3 pha đấu Y / Y 

 Ghi chú : 
  1) Động cơ không đồng bộ (KĐB)1pha roto dây quấn 
  2) Động cơ KĐB 1 pha roto ngắn mạch (lồng sóc) 

3) Động cơ KĐB 3 pha roto ngắn mạch, dây quấn stato đấu hình sao  
 4) Động cơ KĐB 3 pha roto ngắn mạch, dây quấn stato đấu hình tam giác 
 5) Động cơ KĐB 3 pha roto dây quấn, dây quấn stato đấu hình sao    

6) Động cơ KĐB 3 pha roto dây quấn , dây quấn stato đấu hình tam giác 
    

   

Ghi chú : 
1) Máy điện một chiều kích từ (kích thích) độc lập 
2) Máy điện một chiều kích từ nối tiếp 

Hình 2.12 : Kí hiệu động cơ KĐB xoay chiều 

6) 5) 4) 3) 

1) 2) 

Y Y ∆∆∆∆ ∆∆∆∆ 

Ñ 
∆ 

P 
3∼ 

Hình 2.13 : Máy phát 3 pha và động cơ 3 pha trên sơ đồ đơn tuyến 

Ñ 
Υ 

MPÑ 3 fa ÑC 3 fa đấu Y ÑC 3 fa đấu ∆∆∆∆ 

Hình 2.14 : Kí hiệu máy điện một chiều 

5) 
4) 3) 

1) 
2) 
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3) Máy điện một chiều kích từ song song 
4) Máy điện một chiều kích từ hỗn hợp 
5) Động cơ điện một chiều thuận nghịch, có 2 cuộn dây kích thích nối tiếp 
 

3.2. Các thiết bị đóng cắt, điều khiển 
 

Tên gọi Kí hiệu 
Tiếp điểm của công tắc tơ, khởi động từ 
 
- Tiếp điểm thường mở 
 
- Tiếp điểm thường đóng 
 
 

 

Tiếp điểm thường mở của rơle và công tắc tơ 
có độ trì hoãn về thời gian 
- Đóng chậm (đóng muộn) 
 
- Mở chậm (cắt muộn) 
 
- Đóng mở chậm (đóng cắt muộn) 
  

 

Tiếp điêm thường đóng của rơle và công tắc 
tơ có độ trì hoãn về thời gian 
- Đóng chậm (đóng muộn) 
 
- Mở chậm (cắt muộn) 
 
- Đóng cắt chậm (đóng cắt muộn) 

 

 
 
- Nút nhấn thường đóng (thường kín) 
 
- Nút nhấn thường mở (thườnghở) 
 
- Nút nhấn kép 
 

 



  BÀI GIẢNG VẼ ĐIỆN 

Giảng viên: Đỗ Minh Hoàng                                                                           Trang  15  

 
Máy cắt (vẽ ở sơ đồ đơn tuyến) 
 

 

 
Máy cắt có 1 cực thường mở, 2 cực thường 
đóng 
 
 

 

 
Máy cắt có nhiều cực (ví dụ có 4 cực) 
 
 
 
 

 

 
 
Cắt chuyển mạch (đổi nối) một cực 

 
 
Dao cách li một cực 
 
 
  
 
 
Dao cách li 3 cực 
 
 

 
 
 

 
Dao ngắn mạch 
 
 
 

 

 
 
Dao đứt mạch tác động một chiều và 2 
chiều 
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Cuộn dây của rơle, công tắc tơ, khởi động từ 
 
 
  

 
4. CÁC KÍ HIỆU ĐIỆN TRONG SƠ ĐỒ CUNG CẤP ĐIỆN 
4.1.Các thiết bị đóng cắt, bảo vệ 
 

Tên gọi Kí hiệu 
 
Dao cách li một cực 
 
 
  
 
 
Dao cách li 3 cực 
 
 

 
 
 

 
Dao ngắn mạch 
 
 
 

 

 
 
Dao đứt mạch tác động một chiều và 2 chiều 
 
 

 
 
 
  
      

Máy cắt hạ áp (áptômát) kí hiệu chung  
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Máy cắt hạ áp 3 cực (3 pha) 
Ghi chú: nếu cần chỉ rõ máy phụ thuộc đại 
lượng nào thì dùng các kí hiệu chữ sau đây 
- Quá dòng I>         - Kém dòng I< 
- Quá áp U>            - Kém áp U< 

 

Dao cắt phụ tải ba cực (3 pha) điện áp cao 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Máy cắt 3 cực điện áp cao 
 
 
 

 
Trong sơ đồ cung cấp điện cho phép vẽ kí 
hiệu của máy cắt cao áp bằng một hình 
vuông và bên cạnh ghi kí hiệu của loại máy 
cắt 

 

4.2. Đường dây và các phụ kiện của đường dây 
 

Tên gọi Kí hiệu 
Đường dây điện 

- 2 đường dây 
 
- 3 đường dây 

 
- n đường dây 

 
 

 
 

Chỗ nối dây điện 
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Nối đất, nối vỏ (máy, thiết bị) 
 
 
 

 

Các đường dây chéo nhau nhưng không 
nối với nhau về điện 
 
 
 
 

 

 
5. CÁC KÍ HIỆU ĐIỆN TRONG SƠ ĐỒ ĐIỆN TỬ 
 

Tên gọi Kí hiệu 
Điện trở 
 
- Điện trở không điều chỉnh (thường) 
 
- Biến trở (điều chỉnh được) 
 
- Biến trở tinh chỉnh 
 
 

 
 

 
Tụ điện không điều chỉnh 
 
 
Tụ điện điều chỉnh được (tụ biến dung) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Diode (điốt) chỉnh lưu 
 
Diode ổn áp 
 
Diode quang 
 
Diode phát quang 
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Transistor loại  (n – p – n) 
 
 
 
Transistor loại   (p – n – p) 
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Chương 3 : VẼ SƠ ĐỒ ĐIỆN 
 

1. KHÁI QUÁT VỀ SƠ ĐỒ ĐIỆN 
1.1. Khái niệm 
 Sơ đồ điện là những bản vẽ điện do những người thiết kế mạch điện vẽ ra, thông 
qua đó để tiến hành lắp đặt, vận hành mạch điện cũng như sử dụng trong quá trình 
bảo dưỡng, sửa chữa mạch điện và thay thế các thiết bị trong mạch điện. 
1.2. Các dạng sơ đồ điện 

Bản vẽ sơ đồ điện có các dạng sau. 
* Sơ đồ nguyên lí 
Là loại sơ đồ trình bày nguyên lí vận hành của mạch điện, mạng điện. Nó giúp 

chúng ta mô tả được sự vận hành của mạch điện, mạng điện. Nói một cách khác, sơ 
đồ nguyên lí dùng các kí hiệu để biểu thị các mối liên quan trong việc vận hành một 
hệ thống hay một phần của hệ thống điện. 

Sơ đồ nguyên lí được sắp đặt theo một phương thức nào đó để có thể vẽ ra từng 
mạch một cách càng dễ dàng, đơn giản thì càng tốt. Sơ đồ nguyền lí thường được vẽ 
theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. 

* Sơ đồ đơn tuyến 
Sơ đồ đơn tuyến là loại sơ đồ giúp đơn giản hóa bản vẽ điện. Nó trình bày mạch 

điện bằng một nét vẽ, nhưng vẫn thể hiện được các thông số của mạch điện: như số 
dây, cỡ dây, cách thức đi dây, … 

* Sơ đồ đấu dây 
Sơ đồ đấu dây (Sơ đồ chi tiết) là loại sơ đồ biểu thị các mối liên kết của hệ thống 

cần lắp đặt. Nó chỉ ra phương cách lắp đặt thực tế cần phải làm và đồng thời đưa ra 
cách bố trí dây dẫn 

* Sơ đồ bố trí (sơ đồ vị trí) 
Là dạng sơ đồ trình bày vị trí lắp đặt phụ tải, khí cụ điện trên mặt bằng các công 

trình xây dựng 
2. CÁC SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN CƠ BẢN 
2.1. Sơ đồ một số mạch chiếu sáng thông dụng 
a. Mạch 1 đèn, một công tắcvà một ổ ghim 
 Đây là mạch đèn thường sử dụng để thắp sáng trong nhà. Công tắc đơn dùng để 
điều khiển bóng đèn, ổ ghim điện (ổ lấy điện) dùng để cấp điện cho các phụ tải 1 
pha (tivi, tủ lạnh, quạt bàn, …). Ổ ghim và công tắc, cầu chì, cầu dao hay áptômát, … 
thường được gắn trên cùng một bảng điện bằng nhựa. Tùy theo số lượng bóng đèn và 
sự bố trí sơ đồ điện trong nhà mà người ta có thể gắn một hay nhiều công tắc trên 
cùng một bảng điện. 
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b. Mạch 1 đèn cầu thang, hành lang 

 Là mạch đèn dùng 2 công tắc 3 chấu để bật tắt bóng đèn ở 2 nơi cách xa nhau. 
Mạch đèn này thường được sử dụng để thắp sáng lối đi ở cầu thang, hành lang . 
 Nguyên lí mạch đèn cầu thang:  Trên sơ đồ nguyên lí mạch đèn cầu thang, đèn 
đang sáng (đang làm việc). Nếu ta nhấn một trong hai công tắc 3 chấu thì đèn sẽ tắt. 
Nếu đèn đang tắt mà ta nhấn một trong 2 công tắc thì đèn sẽ sáng. Như vậy ta dễ 
dàng điều khiển (bật – tắt) bóng đèn ở hai nơi cách xa nhau. 
 Ghi chú : Trong công tắc 3 chấu (3 cực) thì cực cc là cực chung, nó luôn kín mạch 
(thông mạch) với một trong hai  chấu 1 và 2. nếu chấu cc thông mạch với chấu 1 thì 
hở mạch với chấu 2 ,  khi thông mạch với chấu 2 thì lại hở mạch với chấu 1. 

Sơ đồ đơn tuyến 
Sơ đồ nguyên lí 

Sơ đồ nối dây 

Kí hiệu ổ ghim điện 
Trên sơ đồ đơn tuyến  

 

Kí hiệu công tắc đơn 
Trên sơ đồ đơn tuyến  
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Bài tập: Vẽ sơ đồ đơn tuyến và sơ đồ đi dây của các mạch đèn có sơ đồ nguyên lí 
như sau. 
 
 
 
 
 
 

2
1 

cc 1 

2
1 

cc 1 

P 

N 

P 

N 

Sơ đồ nguyên lí Sơ đồ đơn tuyến 

Sơ đồ đi dây 
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c. Sơ đồ mạch đèn sáng luân phiên 
 Là sơ đồ mạch đèn dùng công tắc đơn và công tắc 3 chấu để điều khiển 2 bóng 
đèn sáng luân phiên nhau. 
 Khi công tắc đơn hở mạch thì cả 2 đèn đều tắt, kín mạch thì một trong 2 đèn sẽ 
sáng. Công tắc 3 chấu dùng để điều khiển 2 đèn sáng luân phiên. 
 
 
 

 

P 

P N
P 

N
P 

SĐ nguyên lí mạch đèn 2 CT điều khiển 2 bóng đèn 

SĐ nguyên lí mạch đèn cầu thang 

N
n

p 

Sơ đồ nguyên lí mạch đèn sáng luân phiên 
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2.2. Sơ đồ chuông điện 
 Sau đây ta sẽ nghiên cứu sơ đồ một số mạch chuông điện thông dụng dùng nút 
nhấn thường mở (thường hở) để điều khiển 
a. Sơ đồ mạch một nút nhấn điều khiển một chuông 

N

p

p
Sơ đồ đơn tuyến Sơ đồ đi dây 

Sơ đồ mạch cầu thang sử dụng bóng đèn NêOn 
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b. Sơ đồ mạch một nút nhấn điều khiển nhiều chuông (VD: 3 chuông) 

  

P 

P 

N 

Sơ đồ nguyên lí Sơ đồ đơn tuyến 

Sơ đồ đi dây 

N

3 Sơ đồ nguyên lí 

P N 

P 

N 

Sơ đồ nối dây 

Sơ đồ đơn tuyến 
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c. Sơ đồ mạch nhiều nút nhấn điều khiển một chuông 

 
d. Sơ đồ mạch nhiều nút nhấn điều khiển nhiều chuông 
 

P N 

Sơ đồ nguyên lí Sơ đồ đơn tuyến 

P 

N 

Sơ đồ nối dây 

3 
P N 

Sơ đồ nguyên lí 
Sơ đồ đơn tuyến 
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2.3. Sơ đồ mạch điện quạt trần, quạt treo tường 
 

 
 
 

P 

N 

Sơ đồ nối dây 

Sơ đồ nguyên lí Sơ đồ đơn tuyến 

Hộp số quạt 

Hộp số quạt 

Sơ đồ nối dây 
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3. SƠ ĐỒ MẶT BẰNG BỐ TRÍ ĐIỆN 
3.1. Các dạng sơ đồ sử dụng trong mặt bằng bố trí điện 
 Trong mặt bằng các công trình xây dựng, thườg sử dụng các sơ đồ bố trí điện sau 
  * Sơ đồ vị trí 
 Sơ đồ vị trí 
trình bày vị trí lắp 
đặt thiết bị, khí cụ 
điện trên mặt 
bằng xây dựng. 
Thông qua sơ đồ 
vị trí, người lắp 
đặt điện biết được 
vị trí lắp đặt của 
từng thiết bị, khí 
cụ điện trong 
mạch điện 
1 : Dây nguồn 
2 : Khí cụ điện 
(công tắc đơn) 
3 : Phụ tải (bóng 
đèn) 
4: Dây dẫn điện đến bóng đèn 
* Sơ đồ đơn 
tuyến 
 Là dạng sơ đồ 
trình bày mạch 
điện bằng một nét 
vẽ (qui ước vẽ 
bằng 1 đường 
dây) nhưng vẫn 
thể hiện được số 
lượng và cách 
thức đi dây. Sơ đồ 
sau đây thể hiện 
mạch đèn trong 
phòng khách. 
Gồm có 2 bóng 
nêon được điều 

4 

32 

1 

Sơ đồ vị trí bóng đèn công tắc trong phòng khách 

Sơ đồđơn tuyến mạch đèn trong phòng khách 
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khiển bởi 2 công tắc đơn gắn trên cùng một bảng điện, ngoài ra trên bảng điện còn 
gắn cầu chì để bảo vệ quá tải và ổ ghim để cấp điện cho các phụ tải khác 
 
* Sơ đồ đi dây (nối dây) 
 Sơ đồ nối dây được thực hiện 
dựa trên sơ đồ vị trí và sơ đồ đơn 
tuyến. Nó thể hiện đầy đủ các 
đường dây cũng như quan hệ giữa 
các phần tử trong mạch điện. Tuy 
nhiên trong sơ đồ mạch điện có 
nhiều phụ tải, khí cụ điện thì việc 
biểu diễn sơ đồ nối dây là trên bản 
vẽ sẽ phức tạp, không thể hiện 
đúng vị trí đi dây. Vì vậy sơ đồ nối 
dây thường được biểu diễn riêng 
cho từng phụ tải mà ít được thực 
hiện trên bản vẽ điện tổng thể. 
3.2. Một số sơ đồ mặt bằng bố trí điện 
  * Sơ đồ điện chiếu sáng trong mặt bằng căn hộ 
 

Sơ đồ đi dây quạt trần trong phòng khách 

Wh 

Sơ đồ đơn tuyến mạch đèn chiếu sáng trong một căn hộ 

Kí hiệu áptômát Ổ lấy điện (ổ ghim) 

Bóng đèn nêon 
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 Ghi chú: (Học sinh tự ghi kí hiệu và số lượng thiết bị) 

TT Tên thiết bị Kí hiệu Số lượng 
1 

AÙptoâmaùt 
 
 

 

2 
 

Ổ lấy điện (ổ cắm) 
  

3 
 

Công tắc đơn 
  

4 
 

Bóng đèn nêon 1,2m 
  

5 
 

Bóng đèn sợi đốt 
  

 
4. MỘT SỐ SƠ ĐỒ ĐIỆN CÔNG 
NGHIỆP 
4.1. Sơ đồ đảo chiều quay động cơ 
không đồng bộ 3 pha bằng cầu dao 
đảo 
 Đọc các kí hiệu trong các sơ đồ 
truyên động sau 

Để đảo chiều quay động cơ ta chỉ 
cần đảo vị trí 2 trong 3 pha (hình a) 

Khi đóng cầu dao về phía phải, lúc 
này A nối với P1, B nối với P2 và C nối 
với P3 làm cho động cơ quay thuận. 
Nếu đóng cầu dao về phía trái thì C 
vẫn nối với P3  còn 2 pha A và B đảo vị 
trí cho nhau làm cho động cơ quay theo 
chiều ngược lại (quay nghịch) 
 
 
 

A        B      C 

P3 

P2 

P1 

Hình : a 
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4.2. Sơ đồ điều khiển ĐC KĐB 3 fa roto lồng sóc bằng khởi động từ đơn 
 

 Giới thiệu sơ đồ 
CB : Áptômát 3 pha dùng để đóng cắt nguồn điện  
M : Nút nhấn thường mở (ở trạng thái bình thường nó hở mạch, khi nhấn thì kín 
mạch, buông tay thì nó lại hở mạch) 
Các tiếp điểm thường mở K được điều khiển bởi cuộn dây khởi động từ K : Khi cuộn 
dây có điện thì các tiếp điểm đóng lại, khi cuộn dây mất điện thì các tiếp điểm mở ra 
RN : Phần tử đốt nóng của rơle nhiệt ; R :  tiếp điểm thường đóng của rơlenhiệt dùng 
để bảo vệ động cơ khi bị phát nóng quá mức 
D :  Nút nhấn thường đóng (trạng thái bình thường nó kín mạch, khi bị tác động thì 
nó bị hở mạch) 
 

KP2 P1 

M 

K 

 R 

RN 

CB 

K 

K 

Đ Sơ đồ điều khiển ĐC KĐB 3 fa roto lồng sóc quay 1 chiều 
( dùng khởi động từ đơn) 
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4.3. Sơ đồ đảo chiều quay động cơ không đồng bộ 3 pha dùng khởi động từ kép 

 
5.  Chuyển đổi giữa các dạng sơ đồ 
- Trong thiết kế, đối với những mạng điện phức tạp, khối lượng thiêt bị điện lớn. 
thông thường được thể hiện dưới dạng sơ đồ đơn tuyến. Do đó đòi hỏi người thi công 
phải có kiến thức về đọc bản vẽ cũng như việc chuyển đổi qua lại của các sơ đồ. Từ 
đó vạch ra được phương án dự trù vật tư, cũng như thi công công trình. 
- Từ sơ đồ mặt bằng, chúng ta có thể thiết kế, bố trí thiết bị điện của hệ thống điện 
cho công trình. 
- Căn cứ vào chủng loại,vị trí thiết bị điện ta lập sơ đồ đơn tuyến cho hệ thống điện. 
- Từ sơ đồ đơn tuyến, chúng ta có thể triển khai ra sơ đồ nối dây. Tuy nhiên, chúng ta 
chỉ có thể triển khai sơ đồ nối dây trên sơ đồ tổng thể (trên mặt bằng) đối với những 
hệ thống đơn giản.  
- Đối với hệ thống phức tạp, thông thường người ta tách sơ đồ nối dây của từng thiết 
bị ra. Công việc này đòi hỏi phải nắm rõ sơ đồ nguyên lý của mạch điện, hệ thống 
điện. 
 
 

P3 P2 P1 

K2 

K1 

D2 

D1 

D 

M2 

M1 RN 
K2 

K2 

K1 

K2 

Ñ 

RN 

CB 

K1 

K1 

Sơ đồ điều khiển ĐC KĐB 3 fa roto lồng sóc quay 2 chiều 
( dùng khởi động từ kép) 
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6. Vạch phương án thi công 
Việc phân tích bản vẽ là cơ sở để vạch ra phương án thi công hợp lý, dự trù khối 
lượng vật tư cần thiết phục vụ quá trình thi công theo đúng yêu cầu thiết kế. 
Một phương án thi công hợp lý là phương án đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, an 
toàn, thẩm mỹ cho công trình và thuận lợi trong quá trình thi công. 
Để lắp đặt một hệ thống điện nào đó ta cần lập các sơ đồ sau đây. 
6.1. Sơ đồ lắp đặt 
Cần xác định cho đúng vị trí các thiết bị cần lắp đặt cũng như dây dẫn. 
Ví dụ:ï một căn phòng cần lắp đặt 1 bóng neon, 1 công tắc, và 1 ổ cắm có dây bảo vệ 
như hình bên dưới. 

 
6.2.Sơ đồ tổng quát 
Sơ đồ tổng quát biểu diễn một cách đơn giản các thiết bị điện cùng tất cả các phụ 
kiện cùng liên quan đến mạch điện. Trên sơ đồ chỉ có một đường dây nhưng có kí 
hiệu về số lượng lõi dây và cả tiết diện dây dẫn. 
Với sơ đồ này cần các loại thiết bị và phụ kiện sau: 

- Một công tắc và một ổ cắm gắn trên tường. 

- Một bóng đèn tròn lắp trên trần. 

- Ống dẫn có ký hiệu NYM-J 1,5 mm
2
 đặt nổi trên tường. 

- Một hộp đấu dây. 

- Từ hộp đấu dây đến đèn và ổ cắm có 3 lõi dây. 
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6.3. Sơ đồ chi tiết 

 
 Hoạt động của mạch: 

- Khi bật công tắc Q1 dòng điện đi từ L1 , X1:1 , Q1:1 , X1:4 , E1:1 , E1:2 , X1:3, 

N và đèn sáng. 

- Ổ cắm được nối vào nguồn điện sau: L1 , X1:1 , X2:2 , X2:1 , X1:3 , N. 

-  Đường đi của dây bảo vệ: PE , X1:2 , X2:PE. 
 


